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nghiên cứu phương pháp phản ánh 

và phân tích về năng lực cạnh tranh 

                                                                                       Nguyễn Trần Quế(*) 

                           
(*) Tiến sĩ, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới 

ước ta đang trong quá trình đàm 

phán với các nước và các tổ chức 

quốc tế để sớm gia nhập Tổ chức Thương 

mại thế giới (WTO) và trong tương lai không 

xa sẽ trở thành viên của WTO. Một trong 

những vấn đề được nhiều người quan tâm là 

khả năng cạnh tranh của nền kinh tế nước ta 

với các nước trong khu vực và thế giới. Với 

mục đích giúp bạn đọc hiểu rõ hơn những 

vấn đề có liên quan đến cạnh tranh, bài viết 

sẽ giới thiệu phương pháp nghiên cứu phản 

ánh và phân tích khả năng cạnh tranh. 

Sản phẩm chủ lực  

Xác định sản phẩm chủ lực thường dựa 

vào các tiêu chí sau: 

- Tỷ trọng của sản phẩm trong GDP 

phải cao;  

- Đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách;  

- Phải gây được hiệu quả tốt theo phản 

ứng dây chuyền đến sự phát triển các ngành 

khác hoặc có tác động lôi kéo các ngành 

khác phát triển theo;  

- Góp phần gia tăng kim ngạch xuất khẩu;  

- Tạo ra nhiều việc làm cho người lao động;  

- Khả năng cạnh tranh cao;  

- Tiềm năng thị trường tương đối lớn;  

- Hiệu quả kinh tế cao.  

Sản phẩm có khả năng cạnh tranh  

Một sản phẩm được coi là có sức cạnh 

tranh và có thể đứng vững trên thị trường khi 

có mức giá thấp hơn các sản phẩm tương tự 

với chất lượng ngang bằng hay cao hơn.  

Theo lý thuyết thương mại truyền thống, 

năng lực cạnh tranh được xem xét qua lợi 

thế so sánh về chi phí sản xuất và năng suất 

lao động.  

Theo M.Porter, năng lực cạnh tranh phụ 

thuộc vào khả năng khai thác các năng lực 

độc đáo của mình để tạo ra sản phẩm có giá 

thành thấp và sự dị biệt của sản phẩm.  

Muốn nâng cao năng lực cạnh tranh, 

doanh nghiệp cần phải xác định lợi thế cạnh 

tranh của mình. Lợi thế cạnh tranh của sản 

phẩm được hiểu là những thế mạnh mà sản 

phẩm có hoặc có thể huy động để chiến 

thắng trong cạnh tranh. Có hai nhóm lợi thế 

cạnh tranh: 

- Lợi thế về chi phí: Tạo ra sản phẩm có 

chi phí thấp hơn đối thủ cạnh tranh. Các 

nhân tố sản xuất như đất đai, vốn và lao 

động thường được xem là nguồn lực để tạo 

lợi thế cạnh tranh.  

- Lợi thế về sự khác biệt hoá: Dựa vào 

sự khác biệt của sản phẩm làm tăng giá trị 

cho người tiêu dùng hoặc giảm chi phí sử 

dụng sản phẩm hoặc nâng cao tính hoàn 

thiện khi sử dụng sản phẩm. Lợi thế này cho 
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phép thị trường chấp nhận mức giá thậm chí 

cao hơn đối thủ.  

Thông thường việc xác định khả năng 

cạnh tranh của sản phẩm dựa vào 4 tiêu chí: 

- Tính cạnh tranh về chất lượng và mức 

độ đa dạng hoá sản phẩm.  

- Tính cạnh tranh về giá cả.  

- Khả năng thâm nhập thị trường mới.  

- Khả năng khuyến mãi, lôi kéo khách 

hàng và phương thức kinh doanh.  

Nhìn chung đánh giá năng lực cạnh 

tranh của sản phẩm phải xem xét các mặt: 

Chất lượng sản phẩm, chủng loại sản phẩm, 

tính đa dạng, mẫu mã, bao bì của sản phẩm, 

uy tín thương hiệu của sản phẩm, nguồn 

hàng cung cấp ổn định, giá cả sản phẩm và 

công tác tiếp cận thị trường của sản phẩm.  

Những sản phẩm có khả năng cạnh 

tranh là những sản phẩm trong điều kiện có 

mức thuế nhập khẩu thấp hoặc gần bằng 

không mà vẫn tồn tại và phát triển thì đó là 

những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh.  

Tiêu chí chọn lựa các sản phẩm chủ 

lực có khả năng cạnh tranh 

Để hình thành và phát triển các sản 

phẩm chủ lực có khả năng cạnh tranh một 

cách cơ bản các sản phẩm này phải đạt 

được những tiêu chí đặt ra: 

- Sử dụng tốt nhất những lợi thế hiện có;  

- Có chỉ số giá thành thấp, chi phí sản 

xuất thấp;  

- Chất lượng sản phẩm cao;  

- Hiệu quả kinh tế cao;  

- Năng lực sản xuất lớn;  

- Góp phần quan trọng trong việc phát 

triển nhanh và bền vững nền kinh tế;  

- Có khả năng góp phần quan trọng vào 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tác động dây chuyền 

đến sự phát triển các ngành kinh tế khác;  

- Gia tăng doanh số cho xuất khẩu;  

- Tạo thêm việc làm.  

Lý thuyết về lợi thế so sánh  

Lý thuyết này dựa vào sự khác nhau về 

các yếu tố sản xuất như lao động, vốn, tài 

nguyên giữa các quốc gia cũng như sự khác 

biệt về công nghệ giữa các ngành. Một quốc 

gia sẽ có lợi thế so sánh trong những ngành 

sử dụng nhiều yếu tố sản xuất mà quốc gia 

đó dồi dào. Chẳng hạn như Việt Nam dồi 

dào tương đối về nguồn lực tự nhiên và lao 

động bán kỹ năng nên có lợi thế so sánh về 

các ngành sử dụng nhiều nguồn lực tự nhiên 

như gạo, cà phê hoặc sử dụng nhiều lao 

động bán kỹ năng như dệt, da, may mặc. Lý 

thuyết ngoại thương chỉ ra rằng một quốc gia 

chỉ cần có lợi thế so sánh thì có thể thu được 

lợi ích từ ngoại thương cho dù năng suất của 

quốc gia đó thấp trên tất cả các ngành Lý 

thuyết này giúp cho những nhà làm chính 

sách xác định những ngành hoặc những sản 

phẩm mà quốc gia họ có lợi thế để phân bổ 

một cách có hiệu quả nguồn lực trong nền 

kinh tế và lý thuyết này cũng cho thấy rằng 

mậu dịch quốc tế mang lại lợi ích cho các 

nước tham gia cho dù năng suất trong các 

ngành của quốc gia đó thấp hơn so với các 

quốc gia khác.  

Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh quốc 

gia của M.Porter 

Sự gia tăng mức sống và sự thịnh 

vượng của quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào 

khả năng đổi mới, khả năng tiếp cận nguồn 

vốn và hiệu ứng lan truyền công nghệ của 
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nền kinh tế. Nói tổng quát hơn, sức cạnh 

tranh của một quốc gia phụ thuộc vào sức 

cạnh tranh của các ngành trong nền kinh tế. 

Sức cạnh tranh của một ngành lại xuất phát 

từ năng lực cạnh tranh của các doanh 

nghiệp trong ngành: khả năng đổi mới công 

nghệ, sản phẩm, cung cách quản lý của 

ngành và môi trường kinh doanh. Các đầu 

vào quan trọng đối với hoạt động sản xuất 

của nền kinh tế không phải chỉ thuần là lao 

động, vốn, tài nguyên thiên nhiên mà còn là 

những đầu vào do chính doanh nghiệp hoặc 

Chính phủ tạo ra.  

Bốn yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh 

của một khu vực hay một quốc gia gồm: 

* Chiến lược của doanh nghiệp, cơ 

cấu và sự cạnh tranh 

Những ngành có chiến lược và cơ cấu 

phù hợp với các định chế và chính sách của 

quốc gia, hoạt động trong môi trường có 

cạnh tranh trong nước căng thẳng hơn sẽ có 

tính cạnh tranh quốc tế mạnh hơn. Chẳng 

hạn như ngành sản xuất xe hơi của Nhật có 

một số Công ty cạnh tranh mạnh trên thị 

trường thế giới, một phần là do các Công ty 

này đã cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường 

trong nước.  

* Các điều kiện về phía cầu 

Những ngành phải cạnh tranh mạnh ở 

trong nước thì có tính cạnh tranh quốc tế tốt 

hơn. Thị trường trong nước với số cầu lớn và 

có những khách hàng đòi hỏi cao và những 

cạnh tranh trong ngành khốc liệt hơn sẽ có 

khả năng cạnh tranh cao hơn.  

* Các ngành công nghiệp hỗ trợ và 

liên quan 

Tính cạnh tranh của một ngành phụ 

thuộc vào sức mạnh của các nhà cung cấp 

các hàng hoá và các dịch vụ hỗ trợ. Các nhà 

cung cấp hàng hoá có khả năng cạnh tranh 

trên toàn cầu có thể mang lại lợi thế cạnh 

tranh thông qua sự lan truyền công nghệ. Sự 

hiện diện cụm công nghiệp tạo ra cho doanh 

nghiệp lợi thế kinh tế theo quy mô.  

* Điều kiện về các yếu tố sản xuất  

Bao gồm chất lượng lao động, vốn rẻ, 

cơ sở hạ tầng mạnh và công nghệ cao trong 

khu vực hay quốc gia sẽ ảnh hưởng đến tính 

cạnh tranh của ngành, của khu vực và của 

cả quốc gia. ở đây chúng ta nhấn mạnh đến 

chất lượng của các yếu tố đầu vào được tạo 

ra chứ không phải là nguồn lực ban đầu như 

trình độ của các chuyên gia và các nhà quản 

lý, kỹ năng của người lao động.  

Đánh giá năng lực cạnh tranh của 

Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) 

Năng lực cạnh tranh của một quốc gia 

là khả năng đạt và duy trì được mức tăng 

trưởng cao, là tăng năng lực sản xuất bằng 

việc đổi mới, sử dụng các công nghệ cao 

hơn, đào tạo kỹ năng liên tục, quan tâm đến 

công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. 

WEF cũng đưa ra một khung khổ các yếu tố 

xác định năng lực cạnh tranh tổng thể của 

một quốc gia và phân chia các yếu tố này 

thành 8 nhóm chính, với hơn 200 chỉ tiêu 

khác nhau: 

Nhóm 1: Nội lực kinh tế, bao gồm các 

chỉ tiêu giá trị tăng thêm, hoạt động đầu tư, 

tiết kiệm, tiêu dùng cuối cùng, hoạt động dự 

báo, giá cả sinh hoạt, hoạt động của các 

thành phần kinh tế.  

Nhóm 2: Phạm vi quốc tế hoá, bao gồm: 

cán cân thanh toán vãng lai, hoạt động xuất 

khẩu hàng hoá dịch vụ, mức độ mở cửa của 

nền kinh tế, chính sách bảo hộ quốc gia, đầu 

tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư gián tiếp, tỷ giá 

hối đoái, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ.  
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Nhóm 3: Năng lực và hiệu quả hoạt 

động của Chính phủ, bao gồm: nợ quốc gia, 

hiệu quả của bộ máy Nhà nước, chính sách 

tài khoá, an ninh và tư pháp, sự can thiệp 

của Nhà nước, chi tiêu chính phủ.  

Nhóm 4: Tài chính, bao gồm: chi phí 

vốn, khả năng sẵn có về vốn, hiệu quả của 

hệ thống ngân hàng, tính năng động của thị 

trường chứng khoán.  

Nhóm 5: Cơ sở hạ tầng trong nước, bao 

gồm: hạ tầng cơ bản, khả năng tự cung cấp về 

năng lượng, môi trường, hạ tầng công nghệ.  

Nhóm 6: Quản trị, bao gồm: năng suất, 

hiệu quả quản lý, văn hoá kinh doanh, hoạt 

động kinh doanh, chi phí nhân công.  

Nhóm 7: Khoa học và công nghệ, bao 

gồm: chi tiêu cho hoạt động nghiên cứu và 

phát triển, quản lý công nghệ, môi trường 

khoa học, sở hữu trí tuệ, nguồn nhân lực để 

tiến hành hoạt động nghiên cứu và phát triển.  

Nhóm 8: Con người, bao gồm: đặc điểm 

dân số, đặc điểm của lực lượng lao động, 

việc làm, thất nghiệp, cơ cấu giáo dục, chất 

lượng cuộc sống, các giá trị và hành vi(1).  

Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp  

Khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 

là khả năng có thể đứng vững trên thị trường 

cạnh tranh, mở rộng thị phần và tăng lợi 

nhuận thông qua một số chỉ tiêu như năng 

suất, chất lượng, công nghệ, sự khác biệt về 

hàng hoá, dịch vụ được cung cấp, giá trị 

tăng thêm, chi phí sản xuất là khả năng của 

doanh nghiệp thực hiện tốt hơn đối thủ cạnh 

tranh trong việc đạt được mục tiêu quan 

trọng nhất: lợi nhuận. áp lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp đến từ 5 hướng: các đối thủ 

cạnh tranh trong ngành, người mua, người 

cung ứng, các đối thủ tiềm năng, các sản 

phẩm thay thế.  

Khả năng cạnh tranh chủ yếu tập trung 

ở chất lượng hàng hoá, kiểu dáng mẫu mã 

hợp thị hiếu, sử dụng an toàn tiện lợi, giá 

thành - giá cả thấp; chất lượng dịch vụ: 

nhanh, thuận tiện, trung thực, an toàn, giá 

chấp nhận được. Chất lượng hàng hoá cũng 

như dịch vụ ổn định và ngày càng nâng cao.  

Khả năng cạnh tranh phụ thuộc 2 yếu 

tố cơ bản sau: 

- Các yếu tố vĩ mô thuộc về môi trường 

cạnh tranh: chủ trương của Chính phủ, luật 

pháp, chính sách khuyến khích hay hạn chế, 

cơ chế quản lý điều hành của Nhà nước, thị 

trường và cơ sở hạ tầng.  

- Các yếu tố vi mô thuộc nội lực của 

doanh nghiệp, như vốn, cơ cấu vốn, công 

nghệ, trình độ người lao động, kỹ năng 

quản lý,… 

Các biện pháp doanh nghiệp có thể lựa 

chọn để nâng cao khả năng cạnh tranh: 

Lựa chọn ngành sản xuất kinh doanh 

hay dịch vụ có khả năng thu lợi nhuận cao: 

ổn định và không ngừng nâng cao chất 

lượng hàng hoá, dịch vụ, củng cố lòng tin đối 

với khách hàng, không kiếm lợi nhuận trên 

cơ sở "chụp giật"; Hiểu đối thủ cạnh tranh về 

chiến lược sản phẩm, kế hoạch sản xuất 

kinh doanh, hướng phân chia thị trường, các 

quan hệ bạn hàng, doanh thu và biên độ lợi 

nhuận, nguồn lực về vốn, lao động, kỹ thuật 

công nghệ,… để học tập, tìm đối sách khai 

thác thế mạnh, khắc phục thế yếu của mình, 

giành thị phần lớn hơn;  

Tổ chức lại doanh nghiệp: liên kết, hợp 

nhất, hợp tác để tăng quy mô, tăng khả năng 

cạnh tranh.  

Từ năm 2000, WEF phân nhóm lại, từ 8 

nhóm gộp lại và điều chỉnh thành 3 nhóm 

lớn, tuy vẫn dựa trên 200 chỉ số cơ bản 
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nhưng trọng số của mỗi chỉ số và mỗi nhóm 

được điều chỉnh lại cho phù hợp hơn với vai 

trò, tầm quan trọng của mỗi yếu tố đối với 

việc nâng cao năng lực cạnh tranh, thí dụ chỉ 

số công nghệ từ hệ số 1/9 lên 1/3. 

Nhóm 1 - Môi trường kinh tế vĩ mô (còn 

gọi là nhóm độ mở).  

Nhóm 2 - Thể chế công (còn gọi là 

nhóm tài chính).  

Nhóm 3 - Công nghệ (còn gọi là nhóm 

sáng tạo kinh tế, khoa học, công nghệ).  

Về phương pháp luận, cần lưu ý đến hai 

phương pháp đánh giá khác nhau là phương 

pháp động và phương pháp tĩnh. Ngày nay, 

phương pháp động được thừa nhận là cần 

thiết và có ích hơn đối với doanh nghiệp và 

quốc gia song phương pháp này đòi hỏi 

năng lực chuyên môn và khối lượng số liệu 

rất lớn. Thí dụ như trong khi phương pháp 

tĩnh chủ yếu so sánh giá các sản phẩm hiện 

có thì phương pháp động đòi hỏi đánh giá 

các đối thủ cạnh tranh trong nước và ngoài 

nước, dự báo sự xuất hiện các sản phẩm 

thay thế sản phẩm hiện có và dự báo biến 

động của giá cả trên thị trường thế giới.  

Kết quả đánh giá theo phương pháp 

tĩnh được phản ánh bằng chỉ số năng lực 

cạnh tranh ngắn hạn (còn gọi là năng lực 

cạnh tranh hiện tại viết tắt là CCI - Curent 

Competitiveness Index). Kết quả đánh giá 

bằng phương pháp động được biểu thị bằng 

chỉ số năng lực cạnh tranh dài hạn (còn gọi 

là chỉ số năng lực cạnh tranh tăng trưởng, 

viết tắt GCI - Growth Competitiveness 

Index). Ngoài ra còn có chỉ số năng lực cạnh 

tranh kinh doanh (BCI - Business 

Competitiveness Index), tức năng lực cạnh 

tranh ở tầm doanh nghiệp.  

 

Các căn cứ để WEF xếp hạng các nước 

Trước hết, WEF có một phương pháp 

luận được áp dụng và luôn được hoàn thiện 

từ 1979 đến nay, kết hợp tính toán các chỉ 

tiêu kinh tế vĩ mô định lượng với khảo sát ý 

kiến của các công ty lớn nhất thế giới. Từ 

năm 2000, báo cáo này được tính toán với 

vài trăm tiêu chí thuộc về ba nhóm chủ yếu 

gồm: - Nhóm các chỉ tiêu xếp hạng về môi 

trường kinh tế vĩ mô; - Nhóm các chỉ tiêu xếp 

hạng về các thể chế công; - Nhóm các chỉ 

tiêu xếp hạng về công nghệ.  

Mỗi nhóm trong ba nhóm trên có trọng 

số như nhau. Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô được 

tham khảo và tính toán từ kho dữ liệu của 

Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế và 

các tổ chức, hiệp hội quốc tế khác. Phần 

quan trọng còn lại là kết quả phỏng vấn các 

doanh nghiệp có quy mô toàn cầu về những 

tiêu chí khó định lượng hoá bằng mô hình 

toán học. Năm 2004, họ đã nhận được đánh 

giá của 8729 doanh nghiệp trên toàn thế 

giới, so với 7863 doanh nghiệp năm 2003, 

tăng 11%.  

Phương pháp đánh giá năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI) của Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

PCI bao gồm chín chỉ số cấu thành có 

tác động qua lại và có tầm ảnh hưởng khác 

nhau trên PCI. Đó là các chỉ số chi phí gia 

nhập thị trường; đất đai và mặt bằng kinh 

doanh; tính minh bạch và tiếp cận thông tin; 

chi phí về thời gian và việc thực hiện các quy 

định của Nhà nước; các chi phí không chính 

thức; thực hiện chính sách của Trung ương; 

ưu đãi đối với doanh nghiệp Nhà nước; tính 

năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh 

và cuối cùng là các chính sách phát triển 

khu vực kinh tế tư nhân,… 
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Từ những chỉ số cấu thành này, nhóm 

nghiên cứu dùng phương pháp hồi quy đa 

biến để tính toán tầm quan trọng của mỗi chỉ 

số cấu thành đối với sự phát triển của khu 

vực kinh tế tư nhân tại từng địa phương và từ 

đó xây dựng nên trọng số của từng chỉ số 

cấu thành. Trên cơ sở 9 chỉ số cấu thành và 

trọng số, PCI tính được cho từng tỉnh bằng 

trung bình cộng gia quyền.  

 

Mức độ ảnh hưởng của các chỉ số cấu thành PCI 

(hay còn gọi là trọng số) 

Chỉ số nhóm cấu thành Trọng số (%) 

Chi phí gia nhập thị trường 17,1 

Đất đai và mặt bằng kinh doanh  8,4 

Tính minh bạch và trách nhiệm 16,1 

Chi phí thời gian/thanh tra 9,6 

Chi phí không chính thức 7,6 

Thực hiện chính sách của trung ương 0,2 

Ưu đãi doanh nghiệp nhà nước  13,1 

Tính năng động và tiên phong 16,8 

Chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân 11,1 

Tổng 100,0 

 

Quá trình tính toán cho thấy, cứ một 

điểm tăng lên khi đánh giá về chi phí gia 

nhập thị trường thì sẽ kéo theo việc tăng 

15% vốn đầu tư tư nhân tính trên đầu người. 

Tương tự như vậy, mức tăng vốn đầu tư sẽ 

đạt 10% nếu tăng một điểm về tính minh 

bạch. Trong khi đó, một điểm tăng lên cho 

yếu tố đất đai hay chi phí không chính thức 

thì chỉ làm tăng lần lượt 6% và 2% về vốn 

đầu tư. Thậm chí việc tăng điểm cho chỉ số 

về thực hiện chính sách trung ương không 

hề giúp tăng mức đầu tư.  

Từ thực tiễn đó, nhóm nghiên cứu đã 

đưa ra bảng đánh giá về tầm quan trọng của 

từng chỉ số cấu thành trong PCI, và cũng 

chính là mức độ ảnh hưởng đối với việc phát 

triển kinh tế tư nhân tại địa phương (xem 

bảng trên). Theo đó, ba chỉ số cấu thành 

quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đến 

đầu tư của khu vực tư nhân là chi phí gia 

nhập thị trường (17,1%), tính năng động và 

tiên phong của lãnh đạo tỉnh (16,8%) và tính 

minh bạch (16,1%).  

Để xây dựng các chỉ số này, nhóm điều 

tra đã dựa vào kết quả từ phiếu điều tra 

doanh nghiệp (tổng số phiếu gửi đi là 16.200 

phiếu đến 42 tỉnh, thành, tỷ lệ phản hồi là 

13%, mỗi tỉnh có ít nhất 25 doanh nghiệp trả 

lời để đảm bảo tính đại diện của mẫu điều 

tra) kết hợp với số liệu thống kê có sẵn, các 

cuộc phỏng vấn bên thứ ba như Ngân hàng 

Nhà nước, các Công ty bất động sản, Hiệp 

hội doanh nghiệp 

 
(1) Chú ý: Trật tự và tên các nhóm có sự khác nhau ở 

các tài liệu tham khảo 


